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đạo hà tĩnh

Thành đạo ở phía đông dịch lộ, địa phận xã Đại Nại, tổng Thượng Nhị, huyện Thạch Hà (nguyên là
thành của huyện Thạch Hà cũ). Thân thành xây gạch, chu vi 192 trượng 8 thước, cao 1 trượng. Thành
có 4 góc, 3 cửa; hào rộng 25 thước, sâu 2 thước 2 tấc.

Đạo hạt1 đông giáp biển lớn, tây giáp núi lớn (phía tây núi là sách Thanh Lãng, tỉnh Quảng Bình và
địa hạt huyện Hương Sơn, tỉnh Nghệ An); nam giáp huyện Bình Chánh, phủ Quảng Trạch, tỉnh Quảng
Bình, lấy nửa đỉnh Hoành Sơn làm địa giới; bắc giáp huyện Can Lộc, phủ Đức Thọ tỉnh Nghệ An, lấy
Ngạn Giang (sông NghÌn) làm địa giới.

Nam bắc cách nhau 171 dặm 75 trượng. Đông tây cách nhau 103 dặm (ở Kỳ Anh) hoặc 68 dặm (ở
Thạch Hà, Cẩm Xuyên).

Đạo kiêm lý 2 huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, thống hạt 1 huyện Kỳ Anh.

Toàn đạo có 15 tổng, gồm 247 xã, thôn, trang, phường, vạn.

Lấy lính: 2.244 người.

Nhân số các hạng 18.080 người. Trong đó:
-Chức sắc: 438 người.
-Miễn sai dịch: 761 người.
-Lính tuyển: 2.244 người.
-Chánh nạp: 14.637 người.

Đất công, tư: 7.585 mẫu có lẻ.

Ruộng công, tư: 32.384 mẫu có lẻ.

Ruộng muối: 49 mẫu 3 sào có lẻ.

Thuế nộp bằng tiền: (bao gồm cả thuế đinh, thuế ruộng và thuế đất).
-Lệ cũ 25.764 quan có lẻ.
-Lệ mới 30.181 quan có lẻ.

Thuế nộp bằng thóc:
-Lệ cũ: 21.994 hộc có lẻ.
-Lệ mới: 26.527 hộc có lẻ.

Thuế muối: 3.702 thăng có lẻ.

                                                     
1 Đạo Hà Tĩnh : Thời Tiền Lê là châu Thạch Hà , đời Trần là châu Nhật Nam . Thuộc

Minh là châu Nam Tĩnh , gồm 4 huyện: Khả Hoàng , Trại Thạch , Hà Hoa , Kỳ La
. Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đặt phủ Hà Hoa gồm 2 huyện Thạch Hà và Kỳ Hoa và 4

trong 6 huyện thuộc phủ Đức Quang (La Sơn, Thiên Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn) thuộc trấn Nghệ An. Các
triều sau đều theo thế. Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) tách phủ Đức Thọ (tức Đức Quang đổi tên năm 1822 và
từ 1826 chỉ còn 4 huyện kê trên) hợp với phủ Hà Hoa  làm tỉnh Hà Tĩnh . Năm Minh Mệnh 18
(1837) lập thêm huyện Hoa Xuyên  thuộc phủ Hà Hoa. Đầu đời Thiệu Trị (1841), do kiêng huý chữ
Hoa (tên huý Hoàng thái hậu mẹ vua Thiệu Trị) đổi phủ Hà Hoa là phủ Hà Thanh , huyện Kỳ Hoa

 đổi là huyện Kỳ Anh , huyện Hoa Xuyên  đổi là huyện Cẩm Xuyên . Năm Tự
Đức 6 (1853) lại tách chuyển phủ Đức Thọ về tỉnh Nghệ An và đổi phủ Hà Thanh làm đạo Hà Tĩnh ,
đặt thuộc vào Nghệ An. Năm Tự Đức 17 (1864) đặt riêng làm một đạo, nhưng vẫn thuộc quyền của Tổng đốc
An-Tĩnh. Đạo Hà Tĩnh như vậy chỉ tương ứng với phần phía nam tỉnh Hà Tĩnh (gồm các huyện Kỳ Anh, Cẩm
Xuyên, Thạch Hà, và phần phía nam huyện Can Lộc) hiện nay.
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Phong tục:

Trong đạo hạt, cả ba huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh phong tục đại để cần cù tiết kiệm,
chuộng khí tiết. Học trò chăm học nghiệp, dân chăm làm lông, phần nhiều nghề thô, ít nghề khéo, dân
gần núi sống bằng nghề than củi; dân gần biển làm nghề cá. Dân đạo ít, dân lương nhiều. Còn như các
việc cưới xin ma chay thì tập tục cũng tương đồng như các nơi khác.

Sản vật:

Sản vật trong đạo, đại để lúa hè nhiều, lúa thu ít. Cá, muối xuất ở hai cửa tấn Nhượng thuộc Cẩm
Xuyên, Kỳ Anh. Trâu bò xuất ở các thôn Xuân Sơn, Vọng Liễu huyện Kỳ Anh; cỏ tiên mao có nhiều ở
núi Bảo Đài (thuộc Thạch Hà), ốc cửu khổng (bào ngư) sản ở đảo ¤ Tôn (núi sát biển thuộc huyện Kỳ
Anh). Thạch Hà thì có cà cuống, vài ba thôn trồng mía; các nơi khác như Đồng Môn có vải trắng, Trảo
Nha có chiếu cói. Một số nơi có dệt vải, nhưng phần nhiều là loại vải thô, khổ hẹp, chỉ thích dụng
trong dân mà thôi. Còn như khoai sắn thì nơi nào cũng có.

Khí hậu:

Trong đạo hạt cả ba huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh khí hậu đại để là từ tiết thu phân đến
xuân phân lạnh nhiều. Cuối xuân đến đầu thu nóng nhiều. Khoảng giao thời từ thu sang đông thường
mưa lụt. Mùa hè nhiều gió nam, khoảng tháng 8, 9 thường có nhiều bão lớn đến, tục gọi là Gió bão.
Thuỷ triều lên xuống mỗi ngày một lần, nhưng thời khắc có khác nhau. Vùng núi nhiều lam chướng,
ruộng đất bị xói mòn. Lúa hè đến sau hạ tuần tháng 8 hàng năm mới gieo mạ, tháng 11 xuống cấy,
tháng 4, 5 năm sau thu hoạch. Lúa thu thì tháng 4 gieo giống, tháng 10 thu hoạch. Ruộng gần núi
thường bị thú rừng ăn phá; ruộng gần biển phần lớn bị nước mặn tràn vào. Ruộng cấy được vụ hè thì
mất vụ thu; ruộng làm được vụ thu thì mất vụ hè, mỗi khi gặp gió hè, lũ thu thì không thể thu hoạch
được toàn vẹn. Một doi cát ở ven biển phần nhiều không cỏ cây gì mọc được, ngày đêm gió thổi, cao
thấp biến đổi thất thường. Dân ở đây không có ruộng đất cày cấy, chỉ lấy việc đánh cá làm nghề
nghiệp.

Núi sông:

Trong đạo hạt có nhiều núi sông. Về núi, kể loại có tên gọi: huyện Thạch Hà có núi Nam Giới, núi
Bảo Đài, núi Nhật Lệ; huyện Cẩm Xuyên có núi Chủ Trương, núi Tượng Tị (Mũi Voi), núi Thiên Cầm
(Đàn Trời); huyện Kỳ Anh có núi Hoả Hiệu, núi Mã Yên (Yên Ngựa), núi Cao Vọng, núi Bàn Độ, núi
Hoành Sơn (núi Đèo Ngang).

Về sông thì có Ngạn Giang (sông NghÌn), Nghiêu Giang ở huyện Thạch Hà; Lạc Giang, Hộ Giang,
tấn cửa Nhượng ở huyện Cẩm Xuyên; Trí Giang, Độ Giang và cửa tấn Độ Khẩu ở huyện Kỳ Anh.
Ngoài ra có Truông Bát ở huyện Thạch Hà; Truông Mây ở huyện Cẩm Xuyên; khe Kiện Khê (khe
Cạn), núi Từ Lĩnh ở huyện Kỳ Anh, đều là những nơi địa thế quanh co, núi khe hiểm trở. Đó là những
nơi hiểm yếu trong đạo hạt (xin xem kỹ ở phần ghi về ba huyện).

Danh thắng:

Huyện Thạch Hà có: chùa Cảm Sơn, am Chử Đồng Tử và suối Hiêu Hiêu (khe Hiu) ở núi
Nam Giới.

Huyện Kỳ Anh có: Việt Tỉnh cương (gò Giếng Việt).

Đó là những nơi từ xưa được coi là những danh thắng, nhưng trải qua nhiều lần binh hoả, nay đã
điêu tàn.
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Đường đi:

Một đường dịch lộ phía nam giáp cửa Hoành Sơn ở Quảng Bình, qua 5 trạm Tĩnh Thần, Tĩnh Sa,
Tĩnh Lạc, Tĩnh Khê, Tĩnh Đan đến phía bắc giáp địa giới tỉnh Nghệ An, dài 171 dặm, rộng 1 trượng
(các đường nhỏ, xem kỹ ở phần ghi về ba huyện).

Huyện Thạch Hà

Thành huyện cũ ở địa phận xã Đại Nại1 tổng Thượng Nhị, nay là thành đạo.

Huyện từ trước vẫn có 7 tổng, gồm 65 xã, thôn, trang, vạn.

Huyện hạt2 phía đông ven theo biển lớn. Phía tây liền với núi lớn (phía tây núi là địa phận huyện
Hương Khê, tỉnh Nghệ An; phía tây bắc núi là địa phận huyện Can Lộc tỉnh Nghệ An). Phía nam giáp
các xã Vĩnh Lại, Quyết Nhược huyện Cẩm Xuyên. Phía bắc giáp huyện Can Lộc, phủ Đức Thọ, tỉnh Nghệ
An, lấy Ngạn Giang (sông NghÌn) làm địa giới.

Đông tây cách nhau 68 dặm. Nam bắc cách nhau 37 dặm 124 trượng.

Các tổng3:
Tổng Thượng Nhất: 7 xã, thôn, vạn.
Tổng Thượng Nhị: 10 xã, thôn.
Tổng Hạ Nhất: 14 xã, thôn, trang.
Tổng Hạ Nhị: 7 xã, thôn, trang.
Tổng Trung: 9 xã, vạn.
Tổng Đông: 12 xã, thôn.
Tổng Đoài: 6 xã, thôn.

Lính tuyển: 1.153 người.

Nhân số các hạng: 8.645 người. Trong đó:
-Chức sắc: 250 người.
-Miễn sai dịch: 211 người.
-Lính giản: 1.153 người.
-Chánh nạp: 14.637 người.

Đất công, tư: 4.920 mẫu có lẻ.

Ruộng công, tư: 12.950 mẫu có lẻ.

Ruộng muối: 6 mẫu 5 sào.

Thuế nộp bằng tiền:
-Lệ cũ 12.462 quan có lẻ.
-Lệ mới: 14.221 quan có lẻ.

Thuế nộp bằng thóc:
-Lệ cũ: 8.912 hộc.

                                                     
1 Xã Đại Nại, tiếng địa phương quen gọi là xã Đại Nài.
2 Huyện Thạch Hà : Tiền Lê là châu Thạch Hà. Đời Lý đổi làm huyện Thạch Hà; đời Trần đổi là châu

Nhật Nam. Thời thuộc Minh là hai huyện Bàn Thạch  (PĐĐC chép là Trại Thạch ) và Hà Hoàng
thuộc châu Nam Tĩnh phủ Nghệ An. Năm Quang Thuận 10 (1469) lấy lại tên cũ là huyện Thạch Hà

thuộc phủ Hà Hoa (từ 1841 phủ Hà Hoa đổi là phủ Hà Thanh). Các triều sau đều theo thế. Nay là huyện Thạch Hà và
các xã phía nam huyện Can Lộc (nam sông NghÌn) tỉnh Hà Tĩnh.

3 Bản sao ĐKĐD đạo Hà Tĩnh, ở phần ghi về các huyện chỉ có danh sách các tổng, không có danh sách cấp xã thôn.
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-Lệ mới: 10.669 hộc.

Thuế muối: 487 thăng.

Phong tục:

Phong tục ba huyện đại để cần kiệm, chuộng nghĩa khí. Cưới vợ thì có: lễ vấn danh: đưa lễ một đôi
khuyên bạc và một chiếc yếm; lễ đón dâu thì tiền đồng 20-30 quan, hoặc đến 100 quan; lợn hoặc trâu
bò 1 con. Việc tang, nhà giầu theo lễ; nhà nghèo thì có khi chỉ làm qua loa, tuỳ theo hoàn cảnh. Hàng
năm chiều tối 30 tháng chạp quét dọn nhà cửa, bày đồ thờ, trồng cây nêu ngoài sân, dâng rượu và mâm
cỗ cúng đón tổ tiên về ăn Tết. Ba ngày đầu năm mới trí tế, đi lại chúc mừng nhau. Ngày Đoan dương
(tức Đoan ngọ) tế tổ. Giờ Ngọ đi hái lá cây cỏ, tuỳ năm1 mà buộc thành từng bó như hình con thú, treo
trong nhà2, sau dùng lá ấy để chữa bệnh. Tháng 2 và tháng 8 hàng năm, các thôn ấp làm bánh miến
hoặc gà, rượu ra đền tế thần, gọi là lễ Kỳ cốc (cầu được mùa). Ngày tháng 6 sắm xôi gà, rựợu, quả để
cúng thần, gọi là lễ Kỳ phúc (cầu phúc). Trong huyện rải rác cũng có những nơi theo đạo [Thiên chúa].
Toàn tòng: chỉ 2 xã, vạn; gián tòng: 14 xã, thôn, vạn.

Sản vật:

Núi Bảo Đài có tiên mao thảo, có thể làm vị thuốc. Hàng năm khoảng tháng 7, tháng 8, sau khi
mưa rào ở ruộng nước thường có sâu nhỏ tên chữ Hán là "quế đố", tục gọi cà cuống, màu đỏ nhạt, vị
thơm cay, có thể nướng ăn, cũng có thể muối ăn dần, nhưng đi tìm bắt thì cũng không được mấy. Lại
có loài khác, cũng sống ở ruộng nước, hơi giống cà cuống nhưng nhỏ hơn, tục gọi là con niềng niễng,
dân nghèo chao về đem bán ở chợ; sắc nó đen, nhưng vị thơm, có thể nướng ăn. Dân hai xã Đan Chế,
Cổ Kênh cũng có nhà trồng mía; hàng năm tháng giêng, hai thì trồng hom mía, tháng 12 chặt về ép
nước nấu thành mật he đem bán đế kiếm sống.

Khí hậu: (đã trình bày ở phần chung toàn đạo hạt).

Núi sông:

-Núi Nam Giới: thuộc vùng bờ biển 2 xã Đạm Thuỷ và Dương Luật. Phía nam giáp Mộc Sơn (núi
nhỏ ở xã Kiều Mộc), phía bắc liền với tấn cửa Sót, phía đông giáp bãi cát biển lớn, phía tây thoải thấp
xuống ruộng bằng. Chu vi núi khoảng mấy mươi dặm. Tục truyền thời Hùng Lạc xưa Chử Đồng Tử lấy con
gái vua, dựng am để ở tu đạo trên núi này, người ta gọi là am Chử Đồng Tử. Lại có di tích 2 nền nhà, gọi là
Quỳnh Vi, nhưng vì thời gian lâu xa đã hoang phế, không rõ ở chỗ nào. Phía tây núi có thác nước,
chảy vào Hoàng Giang (tức sông Nghiêu chảy qua xã Hoàng Hà), gọi là suối Hiêu Hiêu (khe Hiu),
nước có vị ngọt, dân sở tại có người lấy nước ở khe này chở đi bán, người ta cho là quí. Khi có đám
mây che trên núi thì sau đó thường có mưa ngay, người ta thường gọi là núi đội mũ (hoặc mây đội
mũ). Nơi đây khi xưa là địa giới phía nam tiếp giáp với Chiêm Thành cho nên có tên gọi như thế.

-Núi Bảo Đài: ở sơn phận xã Vĩnh Lưu tổng Trung. Núi non trùng điệp, nhìn xa như lâu đài, nhưng
trên dưới chỉ là một dải cát trắng, phía bắc đến giáp khe Thiên Thai (thuộc địa phận xã Vĩnh Lưu). Hồi
xưa, khi quân Nam quân Bắc đánh nhau, Ninh Quận công3 đóng quân ở đây, tục gọi là Ninh Công sa
(Bãi cát Ông Ninh).

-Núi Nhật Lệ: ở sơn phận hai xã Nguỵ Dương, Hoàng Cần tổng Thượng Nhất, đỉnh núi cao vọt lên,
cây cối xanh tốt, là núi cao nhất trong các núi ở vùng này.

                                                     
1 Ngv. Tuỳ niên, tức như năm Dần thì tết hình con hổ v.v...
2 Tục hái lá buộc hình con vật biểu tượng năm là tục đã có từ lâu đời: "Đoan ngọ nhập ngày lấy về buộc treo”

(CNNÂ, Nam dược).
3 Ninh Quận công, tức Trịnh Tuyền, con thứ 15 của chúa Trịnh Tráng, thống lĩnh 4 vạn quân vào đóng ở nam

Nghệ An để ngăn chặn quân Nguyễn. Vùng núi phía bắc Đèo Ngang và nhiều nơi ở Kỳ Anh, Cẩm Xuyên v.v...
có một số đồn luỹ thường gọi là luỹ Ninh Công, tức là đồn luỹ của quân Trịnh trong chiến dịch này.
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-Núi Mai Sơn: ở sơn phận xã Dục Vật, phía dưới tổng Đoài. Tục truyền khi nào cây cối ở núi này
tốt tươi thì sở tại được dân khang vật thịnh.

-Núi Ngạn Sơn (núi NghÌn): ở xã Trảo Nha, mấy ngọn đột khởi giữa đất bằng, phía bắc gối lên
sông NghÌn, trên sông có đường quan lộ đi qua bến đò NghÌn, đầu bến có chợ [gọi là chợ NghÌn].

-Núi Long Tương: ở xã Bàn Thạch, đỉnh núi cao vọt, có hòn đá lớn mọc, dân cư các thôn xen nhau
ở bên ven núi. Phía đông nam núi có tảng đá lớn mọc dựng, bốn phía có đá nhỏ vây quanh, người địa
phương gọi là Phật xuất, dựng chùa thờ.

-Núi Đội Sơn: ở xã Đan Chế tổng Trung; giữa vùng đất bằng đột khởi ba ngọn, vượt ngang qua
sông NghÌn, giữa sông có tảng đá nổi vượt lên như đội.

-Núi Thành Sơn: ở xã Đồn Điền, dưới tổng Thượng Nhị, từ núi Nhật Lệ chạy đến, đột khởi hai
ngọn. Xưa, khi quân Nam Bắc đánh nhau, thường đóng quân ở đây, dấu tích đồn luỹ vẫn còn.

-Núi Cảm Sơn: ở xã Đại Nại, phía đông bắc cách đạo thành khoảng hơn 90 trượng, hình núi như hổ
nằm, không có cây cao đá lớn. Vì núi ở xã Đại Nại cho nên còn có tên là Nại Sơn. Trên núi có chùa,
tương truyền do Hoan Quận công đời Lê xây dựng. Năm đầu đời Tự Đức (1848), quan hưu trí Nguyễn
[Công] Trứ nguyên Phủ doãn Thừa Thiên trùng tu, đến nay vẫn còn. Trèo lên núi nhìn xuống, thấy rõ
mồn một nhà cửa bên trong đạo thành. Dòng sông Nghiêu Giang bao quanh phía đông nam, các núi Hà
Thanh, Nhược Thạch chầu hai phía tả hữu, cũng có thể kể là một chốn danh thắng nhỏ trong đạo hạt.

-Núi Trản Sơn: ở xã Đức Lâm.

-Núi Nghĩa Sơn: ở xã Đức Lâm.

-Núi Thiên Đài: ở xã Vĩnh Lưu, tổng Trung.

-Núi Hà Thanh: ở xã Hoàng Hà, tổng Hạ Nhất.

-Ngạn Giang (sông NghÌn): là sông nhánh của sông Quả Phẩm (tức sông Lam1) ở Nghệ An, chảy
qua xã Minh Lương, Thuý Vạn [thuộc huyện Đức Thọ], chảy qua xã Trảo Nha tổng Đoài, thuộc bản
đạo, gọi là sông NghÌn; chảy về phía đông nam đến các xã Cổ Kênh, Châu Lâm, hợp lưu với Kỳ Giang
(sông Cày), Da Giang (sông Dà), Nghiêu Giang, chuyển về phía đông vào tấn cửa Sót rồi đổ ra biển.
Sông chảy ngang qua quan lộ, có bến đò gọi là đò NghÌn, nước sâu hơn 10 thước.

-Da Giang (sông Dà): chảy từ các khe suối ở Truông Bạt thuộc tổng Đông, Mai Sơn, tổng Đoài, đến
thôn Thượng Lỗi, hợp thành Da Giang. Qua các xã Hạ Lỗi đến Cổ Kênh, đổ vào sông NghÌn. Sông
chảy ngang qua quan lộ, có bến đò gọi là đò Dà, nước sâu hơn 10 thước.

-Kỳ Giang (sông Cày): từ các khe suối ở núi Bảo Đài chảy xuống, đến các xã Đông Lỗ, Ngọc Điền,
tổng Thượng Nhất, hợp thành sông Kỳ Giang, chảy về phía đông bắc, đến xã Châu Lâm đổ vào sông
NghÌn. Sông chảy ngang qua quan lộ, có bến đò gọi là đò Cày, nước sâu hơn khoảng 6-7 thước.

-Nghiêu Giang: từ khe suối ở các núi thuộc xã Mỹ Duệ tổng Mỹ Duệ huyện Cẩm Xuyên chảy
xuống, đến xã Hương Cần chia làm hai nhánh. Một nhánh chảy về phía đông nam làm thành sông Lạc
Giang ở huyện Cẩm Xuyên. Một nhánh từ các xã Đại Tăng, Đức Lâm, Vĩnh Lại chảy vòng về phía
nam đạo thành, làm thành sông Nghiêu Giang. Nghiêu Giang chảy ra phía đông bắc, đến thôn Đình
Hoè thì hợp dòng với sông NghÌn. Vì Nghiêu Giang chảy qua xã Đại Nại, nên còn có tên là Nại Giang.
Sông chảy ngang qua quan lộ, có bến đò gọi là đò Nài, nước sâu hơn khoảng 4-5 thước.

Đường đi:

-Đường dịch lộ: phía bắc giáp địa phận tỉnh Nghệ An, từ bến đò NghÌn đi qua xã Trảo Nha, thôn
Hạ Lội, bến đò Dà, quán Lều Câu, xã Cổ Kênh, quán Ba Giang xã Phù Việt, xã Đan Chế, trạm Tĩnh

                                                     
1 Sông Quả Phẩm tức sông Lam ở đoạn chảy qua xã Quả Phẩm huyện Nghi Xuân đương thời thuộc Nghệ An.
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Đan, xã Ngọc Luỹ, chợ Cày, xã Ngọc Điền, bến đò Cày, xã Đại Tiết, quán Đậu Đen, xã Trung Tiết,
đến thành đạo, xã Đại Nại, bến đò Nài, đến xã Phất Não, dài 37 dặm 129 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ đường dịch lộ ở xã Đại Nại đi về phía tây, qua các xã Đức Lâm, Đồn Điền, đến
Truông Mây, dài 12 dặm, rộng 2 thước. Lại đi đường núi khoảng nửa ngày đến khu dân cư xã Phúc
Trạch huyện Hương Khê tỉnh Nghệ An.

-Một đường nhỏ từ đường dịch lộ ở xã Ngọc Điền đi về phía tây, qua các xã Tiên Lương, Bạng
Châu, Y Trụ đến Truông Bát, dài 15 dặm, rộng 2 thước. Lại đi đường núi khoảng một ngày đến huyện
lỵ Hương Khê.

-Một đường nhỏ từ đường dịch lộ ở bến đò NghÌn đi về phía tây, qua các xã Bàn Thạch, Đô Hành,
Phương Mỹ, Mỹ Đại. Lại một đường nhỏ từ đường dịch lộ ở xã Trung Tiết đi về phía tây, qua các xã
Đông Lỗ, Vĩnh Lưu, đều có thể đi thông đến Truông Bát, dài 12 dặm, rộng 2 thước.

-Một đường nhỏ từ phía đông bắc thành đạo đi xuống, qua bến đò Đồng Môn đến bờ biển sát núi
Nam Giới, dài 20 dặm, rộng 2 thước.

-Một đường nhỏ từ phía đông nam thành đạo đi qua bến đò Nài, qua chợ Đình đến bờ biển, dài 25
dặm, rộng 2 thước.

Huyện Cẩm Xuyên

Lỵ sở cũ ở địa phận xã Vân Phong, tổng Vân Tản. Năm Tự Đức thứ 4 (1851), hợp với huyện Kỳ
Anh thành một huyện (do đạo kiêm lý).

Huyện có 4 tổng, gồm 91 xã, thôn, trang, phường, vạn.

Huyện hạt1 phía đông giáp biển, phía tây ven theo núi, phía nam giáp các xã Thuần Tượng, Xuân
Cẩm huyện Kỳ Anh, lấy sông Lạc Giang và núi Ngọc Sơn làm địa giới; phía bắc giáp các xã Đức Lâm,
Phất Não, Bích Hội huyện Thạch Hà.

Đông tây cách nhau 68 dặm rưỡi. Nam bắc cách nhau 43 dặm 45 trượng.

Các tổng:
Tổng Mỹ Duệ : 24 xã, thôn.
Tổng Vân Tản: 39 xã, thôn, trang, phường.
Tổng Lạc Xuyên: 14 xã, thôn, vạn.
Tổng Thổ Ngoã: 14 xã, thôn.

Giản binh: 505 người.

Nhân số các hạng: 4.274 người người. Trong đó:
-Chức sắc: 105 người.
-Miễn sai dịch: 205 người.
-Lính tuyển: 505 người.
-Chánh nạp: 3.459 người.

Đất công, tư: 1.381 mẫu có lẻ.

Ruộng công, tư: 11.537 mẫu có lẻ.

                                                     
1 Huyện Cẩm Xuyên: Năm Minh Mệnh thứ 18 (1837) tách 4 tổng: Hoa Duệ (sau đổi là Mỹ Duệ), Lạc Xuyên,

Thổ Ngoã, Vân Tản trước thuộc huyện Kỳ Hoa (sau đổi là Kỳ Anh, lập thành huyện Hoa Xuyên  Thiệu
Trị 1 (1841) kiêng chữ Hoa đổi là huyện Cẩm Xuyên ; đời Tự Đức có 4 tổng, 88 xã, thôn, trang,
phường; đời Đồng Khánh: 4 tổng, 91 xã, thôn, trang, phường, vạn. Nay là huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh.



Đồng khánh địa dư chí Đạo Hà tĩnh

1323

Ruộng muối: 39 mẫu có lẻ.

Thuế nộp bằng tiền:
-Lệ cũ: 6. 610 quan có lẻ.
-Lệ mới: 8.176 quan có lẻ.

Thuế thóc
-Lệ cũ: 7.550 hộc có lẻ.
-Lệ mới: 9.412 hộc có lẻ.

Thuế muối: 2.930 thăng có lẻ.

Phong tục:

Tục lệ cưới xin ma chay ở huyện hạt đại để giống như ở hai huyện Thạch Hà, Kỳ Anh. Duy có xã
Quyết Nhược có nghề thợ mộc, nay có ngạch thợ1. Một hai thôn có nhà làm tơi2, nón, nhưng cũng còn
thô vụng, chỉ thường dùng trong dân gian mà thôi. Ngoài ra không có nghề gì khác. Theo đạo Thiên
chúa toàn tòng có 2 vạn [chài], gián tòng: chỉ 5 xã, thôn.

Sản vật:

Sản vật huyện hạt đại để giống hai huyện Thạch Hà, Kỳ Anh. Duy ở cửa Nhượng có cá mực và có
nghề làm muối trắng.

Khí hậu:

Đại để cũng giống với hai huyện Thạch Hà, Kỳ Anh.

Núi sông:

-Núi Chủ Trương: ở sơn phận xã Mỹ Duệ tổng Mỹ Duệ. Chồng tầng núi dựng, cao vượt các núi.
Dưới núi có ngọn Kê Quan (Mào Gà), có dấu chân người khổng lồ, tục gọi là Tiên Tích (Dấu Chân
Tiên).

-Núi Tượng Tị (Vòi Voi): ở hải phận xã Hoá Dục, tổng Lạc Xuyên. Phía tây nam gối vào núi Kỳ
Đầu, phía bắc trông xuống sông Lạc Giang liền với tấn cửa Nhượng, phía đông giáp bãi cát trên bờ
biển lớn. Một giải núi gò nhấp nhô vượt cao trên mặt biển, xa trông như vòi voi.

-Núi Thiên Cầm (Đàn Trời): ở bờ biển xã Kỳ La tổng Vân Tản, về bên trái tấn cửa Nhưỡng, phía
đông liền với biển lớn, phía nam nhìn sang núi Tượng Sơn3. Phía đông núi có vòm thông vào bụng núi.
Tục truyền khi xưa Hùng Vương đi tuần du phương nam, khi đến đây nghe tiếng sáo trời, cho nên đặt
tên là Thiên Cầm (Đàn Trời). Về sau, Hồ Quý Ly thua trận chạy đến đây, bị quân Minh bắt, nên lại gọi
là núi Thiên Cầm4 (Trời Bắt).

-Núi Phượng Hoàng: ở xã Phượng Hoàng, tổng Thổ Ngoã.

-Núi Hoắc Sơn: ở thôn Khả Luật tổng Thổ Ngoã.

-Núi Yên Mã (Yên Ngựa) ở thôn Thượng Lộc tổng Thổ Ngoã.

-Núi Thành: ở xã Đại Tăng, tổng Mỹ Duệ. Khi xưa quân Nam, Bắc đánh nhau thường đóng quân ở
đây, dấu vết luỹ vẫn còn.

-Núi Hội Sơn: ở thôn Xá Hộ, tổng Vân Tản.

-Núi Mỹ Sơn: ở thôn Mỹ Lộc tổng Vân Tản.

                                                     
1 Ngạch thợ, ngv: tượng ngạch, nghĩa là làng nghề thợ mộc có danh sách đăng ký tại phủ huyện.
2 Tơi (chữ Nôm): áo che mưa chằm (kết) bằng lá cọ.
3 Tượng Sơn, tức Tượng Tị (Vòi Voi) đã nói ở trên.
4 Hai chữ cầm  (đàn) và cầm  (bắt) là 2 chữ đồng âm khác nghĩa.
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-Núi Nhược Thạch: ở xã Nhược Thạch tổng Vân Tản, ở tảng đá lớn trên núi có vết chân người
khổng lồ.

-Núi Thọ Sơn: ở thôn Phượng Liễn tổng Vân Tản.

-Đảo Sơn (núi Đảo): ở ngoài biển cửa Nhượng, núi hình vòm khung, có lỗ thông ra ngoài, rộng có
thể vào lọt cả chiếc thuyền.

-Sông Lạc: từ sơn phận xã Lại Lộc tổng Thổ Ngoã chảy qua các xã Thượng Thọ, Đông Anh, đến
Lạc Hạ làm thành sông Lạc. Phía đông bắc chảy đến xã Hoá Dục, hợp lưu với sông Hộ, rồi đổ ra biển
ở tấn cửa Nhượng. Sông chảy qua đường quan lộ, có bến đò ngang gọi là bến đò Lạc, nước sâu khoảng
4-5 thước.

-Sông Hộ: từ các khe suối thuộc sơn phận xã Mỹ Duệ tổng Mỹ Duệ chảy xuống đến xã Hương Cần
chia làm hai nhánh. Một nhánh chảy về phía đông bắc làm thành sông Nghiêu Giang ở huyện Thạch
Hà. Một nhánh chảy về phía đông nam, qua Như Hà, Thuỷ Triều, qua thôn Khả Luật làm thành sông
Hộ, chảy về phía đông đến xã Hoá Dục hợp lưu với sông Lạc. Sông chảy qua đường quan lộ, có bến đò
ngang gọi là bến đò Hộ, nước sâu khoảng 4-5 thước.

-Sông Lễ: từ các khe suối ở núi Yên Mã tổng Thổ Ngoã chảy qua Tuy Lộc, chợ Am, Thuận Lễ, đến
thôn Quyền Đông đổ vào sông Lạc. Sông chảy qua đường quan lộ, có cầu gọi là cầu Quyền, nước sâu
khoảng 4-5 thước.

-Tấn cửa Nhượng: ở xã Nhượng Bạn; triều lên, sâu 9 thước, rộng 13 trượng; triều xuống, sâu 3
thước 5 tấc, rộng 9 trượng 5 thước.

Đường đi:

-Đường dịch lộ phía bắc giáp xã Phất Não huyện Thạch Hà, qua xã Vĩnh Lại, Quán Khố, Hương
Duệ, Ưu Trường, Quán Na, chợ trạm Tĩnh Khê, xã Vân Phong, bến đò Hộ, quán Hộ, xã Khả Luật, cầu
Nặc xã Xá Nặc1, Lai Trung, chợ Am, quán Phượng Hoàng, các thôn Quyền Đông, Thuận Lễ, Lạc Hạ,
quán Mới đến bến đò Lạc, núi Ngọc Thạch, dài 43 dặm 45 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ đường dịch lộ từ thôn Thuận Lễ đi về phía tây, qua núi Phượng Hoàng, thông
đến sơn phận, dài 10 dặm, rộng 2 thước.

-Một đường nhỏ từ đường dịch lộ ở chợ Hội đi về phía tây, qua các thôn Phu Vinh, Triều Thượng,
Quy Vinh, đi lên phía bắc đến thôn Bộc Nguyên, đến Truông Mây, dài 12 dặm, rộng 1 thước 5 tấc.

-Một đường nhỏ từ trạm Tĩnh Khê đi về phía đông, qua các thôn xã Trường Ngoại, Đông Cao, Hậu
Côn, Kỳ La, đến tấn cửa Nhượng, dài 15 dặm, rộng 2 thước 5 tấc.

Huyện Kỳ Anh

Thành huyện ở địa phận xã Nhân Canh tổng Hà Trung. Thành xây gạch, bốn góc, ba cửa, chu vi
258 trượng 2 thước 5 tấc. Thân thành cao 7 thước 3 tấc. Hào rộng 2 trượng 2 thước; sâu 2 thước.

Lúc trước huyện này gồm cả phần đất huyện Cẩm Xuyên hiện nay, tất cả có 8 tổng; nay chỉ còn 4
tổng, gồm 91 xã, thôn, trang, phường, vạn.

                                                     
1 Xã Xá Nặc: tên xã này từ đầu đời Tự Đức về trước là xã Kim Nặc , (đổi là Xá Nặc có lẽ vào năm 1862,

kiêng huý chữ Kim) sau lại gọi là Kim Nặc.
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Huyện hạt1 phía đông giáp biển, phía tây ven theo núi, phía nam giáp huyện Bình Chánh phủ
Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình, lấy nửa đỉnh Hoành Sơn làm địa giới, phía bắc giáp các xã thôn Văn
Thai, Đan Xuyên, Hoá Dục, huyện Cẩm Xuyên, lấy núi Ngọc Sơn và sông Lạc Giang làm địa giới.

Đông tây cách nhau 103 dặm. Nam bắc cách nhau 90 dặm 41 trượng.

Các tổng:
Tổng Hà Trung: 22 xã, thôn.
Tổng Hoằng Lễ : 28 xã, thôn, trang, vạn.
Tổng Đỗ Chử: 19 xã, thôn, trang, vạn.
Tổng Cấp Dẫn: 22 xã, thôn, trang.

Lấy lính: 586 người.

Nhân số các hạng: 5.161 người, trong đó:
-Chức sắc: 83 người.
-Miễn sai dịch: 345 người.
-Lính giản: 586 người.
-Chánh nạp: 4.140 người.

Đất công, tư: 1.284 mẫu có lẻ.

Ruộng công, tư: 7.897 mẫu có lẻ.

Ruộng muối: 3 mẫu 8 sào.

Thuế nộp bằng tiền:
-Lệ cũ: 6.691 quan.
-Lệ mới: 7.784 quan.

Thuế nộp bằng thóc:
-Lệ cũ: 5.531 hộc có lẻ.
-Lệ mới: 6.446 hộc có lẻ.

Thuế muối: 258 thăng.

Phong tục:

Phong tục huyện hạt cũng hơi giống hai huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, vài nơi có dân theo đạo
Thiên chúa. Toàn tòng chỉ có 5 thôn, trang, phường; gián tòng chỉ 1 trang.

Sản vật:

Sản vật trong huyện cũng giống hai huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà. Duy các thôn Lạc Sơn, Xuân
Sơn, Vọng Liễu thuộc vùng núi, nhiều nhà có nghề nuôi trâu, bò, số lượng nuôi được nhiều hơn các nơi
khác. ở núi ¤ Tôn giáp biển có ốc cửu khổng, có các loài 7 lỗ hoặc 9 lỗ, dân sở tại bắt về phơi khô
làm thực phẩm, nhưng cũng không bắt được nhiều. ở cửa tấn có nghề làm muối trắng, nhưng cũng
không nhiều.

Khí hậu:

Giống với hai huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà.

                                                     
1 Huyện Kỳ Anh : Đời Trần là huyện Hà Hoa, thời thuộc Minh là hai huyện Hà Hoa  và Kỳ La

thuộc châu Nam Tĩnh. Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đặt làm huyện Kỳ Hoa
thuộc phủ Hà Hoa. Năm Minh Mệnh 18 (1837) cắt 4 tổng Hoa Duệ (sau đổi là Mỹ Duệ), Lạc Xuyên, Thổ
Ngoã, Vân Tản để lập huyện Hoa Xuyên (sau đổi là Cẩm Xuyên). Năm đầu niên hiệu Thiệu Trị (1841) kiêng huý
chữ Hoa (tên huý Hoàng thái hậu mẹ vua Thiệu Trị), đổi làm huyện Kỳ Anh . Nay là huyện Kỳ Anh tỉnh Hà
Tĩnh.
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Núi sông:

-Núi Hoành Sơn: ở địa phận các thôn Xuân Sơn, Ngưu Sơn tổng Hoằng Lễ. Một dãy từ phía tây kéo
ngang ra đến biển, làm thành chỗ xung yếu chắn ngang hai miền Nam Bắc. Thời Nam Bắc phân tranh,
trên đỉnh núi có luỹ của Ninh Quận công, di tích cũ vẫn còn. Nay có cửa ải đóng quân trấn thủ.

-Núi Mã Yên: ở địa phận thôn Duy Suối, tổng Hà Trung. Núi này ở về phía đông các núi ở thôn
Vọng Liễu; phía bắc núi Hoả Hiệu. Hình núi phía đông nam thấp bằng, phía tây bắc cao dốc, nhìn xa
giống cái yên ngựa. Phía đông núi có trấn thành cũ Nghệ An1, di tích vẫn còn.

-Núi Hoả Hiệu: Một ngọn ở địa phận thôn Duy Suối tổng Hà Trung, phía đông bắc núi Từ Lĩnh,
phía nam núi Mã Yên. Một ngọn ở địa phận thôn Đại Hào, phía tây đường dịch lộ. Tục truyền, xưa
Nam Bắc giao tranh, thường đốt lửa làm hiệu ở hai núi này.

-Núi Cao Vọng: ở hải phận các thôn trang Hoà Luật, Vĩnh Trung, Vạn áng thuộc tổng Hoằng Lễ.
Các ngọn núi trùng điệp, hai đầu nam bắc giáp biển, khe Thần Đầu chảy vòng phía tây, phía đông là
vũng biển, có tên là vũng Yên úc. Trên doi cát dưới núi là khu dân cư thôn Vĩnh Trung và trang Vạn
áng. Người ở ngoài muốn đi vào hai thôn trang này tất phải đi theo đường qua núi này. Dân ở đây
thường sợ cướp biển, nay vẫn có đồn binh đóng giữ. Tương truyền xưa Hồ Hán Thương từng đóng
quân ở đây, sau bị quân Minh bắt. Ngọn núi phía đông nam tục gọi là núi ¤ Tôn, ở các hốc đá trong
khe dưới chân núi có ốc cửu khổng (bào ngư).

-Núi Bàn Độ: ở hải phận hai thôn trang Phú Duyệt, Yên Điềm tổng Đỗ Chử, nằm phía tả cửa tấn,
phía bắc núi Cao Vọng, phía đông tiếp liền với biển lớn. Tương truyền xưa, vua Trần Duệ Tông đi
đánh Chiêm Thành, thuyền quân đóng ở đây, đêm mộng có người tự xưng là Đô đốc Nam Minh (Đô
đốc ở biển Nam) xin vua tặng một người đàn bà, vua bèn chọn Bích Châu phu nhân để lên mâm bằng
vàng tặng cho thuỷ thần. Về sau vua Lê Thánh Tông sắc phong Bích Châu phu nhân là Chế Thắng phu
nhân. Đến nay còn đền ở cửa tấn, rất linh thiêng. Trên núi có đầm nước, tương truyền xưa có tiên nữ
thường từ trong đầm ra dạo chơi trên vách đá.

-Núi Ngọc Thạch: ở địa phận xã Thuần Tượng tổng Cấp Dẫn. Núi nằm ở phía đông đường dịch lộ,
các ngọn liền nhau dựng đứng, phía tây bắc nhìn xuống sông Lạc, phía đông giáp núi Kỳ Đầu. Trên
núi có tảng đá lớn dựng đứng, trông như hình con voi, tục gọi là Tượng Sơn.

-Núi Kỳ Đầu: ở địa phận thôn Như Cương, tổng Cấp Dẫn. Phía tây liền núi Ngọc Thạch, phía đông
bắc tiếp giáp núi Tượng Tị, sông Lạc chảy vòng phía bắc. Núi này là núi cao nhất so với các núi Ngọc
Thạch, Tượng Tị v.v...

-Núi Từ Lĩnh: ở địa phận thôn Xuân Sơn, tổng Hà Trung. Núi nằm phía đông bắc núi Hùng Sơn tỉnh
Quảng Bình, phía nam liên tiếp với Hoành Sơn, phía bắc tiếp với các núi ở thôn Xuân Sơn, phía tây
liền với động Cương, phía đông xuôi xuống đồng bằng. Núi này các ngọn trùng điệp, đường dịch lộ cũ
từ cửa Hùng Sơn tỉnh Quảng Bình đi qua eo núi này thông đến xã Hà Trung huyện Kỳ Anh. Dịch lộ dài
35 dặm, rộng 5 thước. Trên sườn núi có luỹ cũ của Ninh Quận công, liền với Hoành Sơn, di tích vẫn còn.

-Việt Tỉnh cương (gò Giếng Việt): ở địa phận xã Phú Nghĩa tổng Hoằng Lễ, phía đông nam thành
huyện. Một giải đồi gò bằng phẳng, một bên là vách đá, có suối nước lạnh từ trong vách đá chảy ra,
người địa phương đục gỗ làm máng hứng, nước rất ngon ngọt. Tục truyền xưa, có quan Đốc Khổn cấm
dân lấy nước suối này, nên suối bỗng tắc lại, sau có vị Tiên bảo phải giết bò tế thần, bỏ lệnh cấm khi
trước, suối lại chảy như cũ.

                                                     
1 Trấn thành Nghệ An: năm 1627 Trịnh Tráng sai Nguyễn Khải và Nguyễn Danh Thế đem quân vào đóng đại bản

doanh ở xã Hà Trung huyện Kỳ Hoa, từ đó đặt trấn doanh Nghệ An ở xã này, thường gọi là Dinh Hà Trung
hoặc Dinh Cầu. Sau trận Dinh Cầu thất thủ 9-1655, quân Lê-Trịnh lại lui về đóng trấn doanh ở Yên Trường
(Vinh).
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-Đảo Sơn Dương: ở ngoài biển thuộc hai thôn Phác Môn, Dụ Yên tổng Hoằng Lễ. Núi hình vòm
khung, trong có lỗ thông ra ngoài. Tương truyền xưa trong đảo có tổ yến (yến sào), sau bị sét đánh vỡ
đá làm dột nước nên yến không đến làm tổ nữa.

-Núi Càn Sơn: ở xã Vĩnh ái tổng Hà Trung.

-Núi Lạc Sơn: ở thôn Lạc Sơn tổng Hà Trung.

-Núi Thổ Sơn: ở thôn Hưng Nhân tổng Hà Trung.

-Núi Hương Sơn: ở thôn Hương Sơn tổng Hà Trung.

-Núi Hoàng Sơn: ở thôn Hoàng Giang tổng Cấp Dẫn.

-Núi Thổ Sơn: ở thôn Sơn Luật, tổng Đỗ Chử.

-Núi Đao Sơn: ở thôn Thần Đầu tổng Hoằng Lễ.

-Núi Ngưu Sơn: ở thôn Ngưu Sơn tổng Hoằng Lễ.

-Sông Trí Giang: nguồn nước từ núi Mã Yên chảy ra, qua các thôn Duy Suối, Nhân Lý tổng Hoằng
Lễ, gọi là Trí Giang, phía đông bắc chảy đến thôn Dụ Thịnh, nhận nước từ các khe Đường Khê, Bàn
Khê, Thần Đầu Khê, rồi chảy ra biển ở cửa tấn. Sông chảy qua đường quan lộ, có bến đò ngang gọi là
bến đò Trí, nước sâu khoảng 3-4 thước; khi nước triều xuống có thể lội qua được.

-Cửa tấn: thuỷ triều lên sâu 8 thước 5 tấc, rộng 19 trượng; triều xuống sâu 2 thước 5 tấc, rộng 11
trượng 1 thước.

Đường đi:

-Đường dịch lộ: phía bắc giáp bến Lạc huyện Cẩm Xuyên, qua trạm Tĩnh Lạc xã Thuần Tượng, qua
cầu quán Lạc Yên Hạ, cầu quán Mạc Khê, quán miếu Hương Sơn, qua Dụ Thành, Già Khê, chợ Sơn
Triều, cầu quán Miếu, cầu Thanh Sơn, chợ Quan, Biểu Duệ, Nhân Canh, trạm Tĩnh Sa, thành huyện,
Trí Giang, Hưng Nhân, Song Miếu, cầu Đình, khe Bàn Thạch, khe Nước Mặn, chợ Dừa, núi Hoả Hiệu,
trạm Tĩnh Thần, khe Thần Đầu, khe Luỹ, đèo Con, Ngưu Sơn, đến nửa đỉnh Hoành Sơn, dài 90 dặm,
41 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phía tây nam dịch lộ ở chợ Quan xã Hà Trung đi qua Xuân Thuỷ, Duy Suối, khe
Trí, núi Hoả Hiệu, qua núi Từ Lĩnh, khe Bùi, khe Lạp, đi xuống phía nam, thông đến cửa tấn Hùng Sơn
tỉnh Quảng Bình, dài 30 dặm, rộng 1 thước 5 tấc. Đường dịch lộ cũ đi qua đường này, nay chỉ còn di
chỉ nhà trạm. Lại một nhánh từ núi Từ Lĩnh đi về phía tây, qua Kiện Khê (khe Cạn), thông đến Cổ Hãn
tỉnh Quảng Bình.

-Một đường nhỏ từ trạm Tĩnh Lạc đi về phía đông, qua Hữu Lạc, Xuân Cẩm đến chợ Hoá Dục, qua
bến đò tấn, đến tấn cửa Nhượng, dài 15 dặm, rộng 1 thước 5 tấc.

-Một đường nhỏ từ đường dịch lộ ở thôn Sơn Triều đi về phía đông, qua bến đò Sơn Luật, các thôn
trang Thuận Định, Yên Điềm ra đến biển, dài 15 dặm, rộng 1 thước 5 tấc.

-Một đường nhỏ từ huyện thành đi phía tây, qua núi Vọng Liễu đến thôn Vọng Liễu đi lên phía bắc,
qua các thôn Tiêu Tương, Phương Động, Văn Thai, Như Hà, xuôi xuống phía đông qua các xã Mỹ
Duệ, Hoàng Cần, thông đến thành đạo, dài 120 dặm, rộng khoảng 1-2 thước, không đều nhau.

-Một đường nhỏ từ thành huyện đi về phía đông, qua xã Hiệu Thuận, bến đò Trí, thôn Quyền Hành,
bến đò Quyền, thôn Dụ Thành, khe Thần Đầu, qua núi Cao Vọng đến đồn Yên úc. Lại có một nhánh từ
xã Hiệu Thuận đi về phía đông bắc, qua thôn Đồng Nại, bến đò Vĩnh Lộc, đến cửa tấn, dài 30 dặm,
rộng 2 thước.
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